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Hướng dẫn

thực hiện qui chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp 

trong dạy nghề hệ chính qui 

( Ban hành kèm theo Quyết định số14 /2007/QĐ-BLĐTBXH, 

ngày 24 tháng 5 năm 2007 của  Bộ trưởng Bộ LĐ-TB &XH)


- Căn cứ Qui chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính qui, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007 /QĐ-BLĐTBXH, ngày 24 tháng 5 năm 2007 của  Bộ  trưởng Bộ  Lao động - Thương  binh  và  Xã  hội ; 

- Căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường;

Ban Giám hiệu hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học; kiểm tra,  thi tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp; qui trình và các mẫu biểu  áp dụng trong dạy nghề hệ chính qui kể từ học hỳ I năm học 2007-2008.
A- QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KIỂM TRA, THI TRONG DẠY NGHỀ
1. Kiểm tra trong quá trình học tập gồm:


a) Kiểm tra định kỳ. Điểm kiểm tra định kỳ có hệ số 2.

b) Kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun. Điểm kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun có hệ số 3.
2. Thi tốt nghiệp khoá học 

a) Thi tốt nghiệp đối với trình độ cao đẳng nghề bao gồm thi kiến thức, kỹ năng nghề và thi môn chính trị;

b) Thi tốt nghiệp đối với trình độ trung cấp nghề bao gồm thi kiến thức, kỹ năng nghề và thi môn chính trị; đối với người học nghề được tuyển sinh ở trình độ trung học cơ sở còn phải thi các môn văn hoá phổ thông;

3. Yêu cầu nội dung đề thi, kiểm tra

 Nội dung đề thi, kiểm tra phải nằm trong chương trình dạy nghề, phù hợp với chuẩn kiến thức và kỹ năng được quy định trong chương trình dạy nghề của nhà trường và đáp ứng được yêu cầu đánh giá, phân loại trình độ kiến thức, kỹ năng của người học nghề đã tích luỹ được trong quá trình học tập và rèn luyện.  
4. Đánh giá và lưu kết quả thi, kiểm tra

4.1. Đánh giá kết quả thi, kiểm tra được thực hiện theo quy định sau:

a) Kết quả thi, kiểm tra được đánh giá theo phương pháp tính điểm và dùng thang điểm 10 (từ  0 đến 10);


b) Điểm đánh giá bài thi, kiểm tra, trung bình cộng kiểm tra quá trình được  tính tròn đến một chữ số thập phân. 

4.2. Kết quả thi, kiểm tra của cá nhân người học nghề được lưu trong Sổ kết quả học tập và Bảng tổng hợp kết quả học tập (theo mẫu của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội).

4.3. Bảo quản các bài kiểm tra, bài thi: 
Các bài kiểm tra định kỳ do giảng viên bảo quản tại phòng làm việc của bộ môn. Thời gian bảo quản là 6 tháng  kể từ ngày kiểm tra.

Các bài kiểm tra kết thúc môn học do khoa (bộ môn trực thuộc) bảo quản. Thời gian bảo quản là 12 tháng  kể từ ngày kiểm tra. 

Các bài thi tốt nhiệp phần kiến thức nghề và  môn chính trị do phòng Đào tạo bảo quản. Thời gian bảo quản là 12 tháng kể từ ngày thi.
4.4. Qui trình kiểm tra và các mẫu biểu có phụ lục kèm theo.
5. Quản lý thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp
1. Trưởng phòng Đào tạo chịu trách nhiệm  quản lý hoạt động kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun, thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp. 
2. Trưởng khoa, trưởng bộ môn trực thuộc chịu trách nhiệm về việc tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun.
B. KIỂM TRA TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
1. Kiểm tra định kỳ
1.1.Tất cả các môn học, mô-đun đều phải được tổ chức kiểm tra  định kỳ.  
- Môn học có từ 45 giờ trở lên, có ít nhất 03 điểm kiểm tra (một giờ học lý thuyết là 45 phút, một giờ học thực hành là 60 phút).
- Môn học dưới 45 giờ, có ít nhất 02 điểm kiểm tra.
- Riêng các môn học thực hành, phần thực hành của mô-đun: kiểm tra theo từng bài tập kỹ năng hoặc nhóm bài tập kỹ năng.
Nội dung kiểm tra, số lần kiểm tra, hình thức kiểm tra  được thực hiện theo kế hoạch đã được quy định trong chương trình môn học, mô-đun. Khoa, bộ môn trực thuộc  tổng hợp theo mẫu , gửi về phòng Đào tạo. 
1.2. Kiểm tra định kỳ lý thuyết được thực hiện theo hình thức viết  trong thời gian từ 45 - 90 phút; kiểm tra định kỳ thực hành được thực hiện theo hình thức thực hành một bài tập kỹ năng trong thời gian từ  120 đến 240 phút.
1.3. Việc ra đề kiểm tra, đáp án, chấm bài kiểm tra định kỳ do giáo viên trực tiếp giảng dạy thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng và kết quả.
1.4. Người học nghề phải tham dự đầy đủ các bài kiểm tra định kỳ. Trường hợp người học nghề không dự kiểm tra định kỳ có lý do chính đáng thì được giáo viên trực tiếp giảng dạy bố trí kiểm tra định kỳ bổ sung ngay trong học kỳ. 
Người học nghề không dự bài kiểm tra định kỳ,  không có lý do chính đáng sẽ nhận điểm không (0) của bài đó.
1.5. Người học nghề có điểm trung bình cộng các điểm kiểm tra định kỳ dưới 5,0 điểm thì được giáo viên trực tiếp giảng dạy xem xét, bố trí kiểm tra lần thứ hai những bài kiểm tra định kỳ có điểm dưới 5,0; việc kiểm tra được thực hiện trước khi kiểm tra kết thúc môn học.
Đối với bài kiểm tra định kỳ được kiểm tra hai lần thì lấy điểm cao nhất của hai lần kiểm tra để tính điểm trung bình cộng các điểm kiểm tra định kỳ và điểm tổng kết môn học, mô-đun. 
2. Kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun
2.1. Điều kiện dự kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun 
a) Người học nghề được dự kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun khi có đầy đủ các điều kiện sau:

- Tham dự ít nhất 80% thời gian quy định của học lý thuyết trong chương trình môn học, mô-đun;

- Tham gia đầy đủ thời gian rèn luyện kỹ năng thực hành được quy định trong chương trình môn học, mô-đun;

-  Đủ số điểm kiểm tra định kỳ và có điểm trung bình cộng các điểm kiểm tra định kỳ đạt từ 5,0 điểm trở lên.
b) Người học nghề không đủ điều kiện dự kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun được giải quyết như sau:

- Đối với người học nghề có số thời gian nghỉ học lý thuyết dưới 30% số giờ của môn học:

+ Nếu nghỉ học có lý do chính đáng  thì được học bù đủ 80% số giờ trong học kỳ hè của nhà trường và được kiểm tra kết thúc môn học, điểm kiểm tra tính là lần một.
+ Nếu nghỉ học không lý do chính đáng  thì được học bù đủ 80% số giờ trong học kỳ hè của nhà trường và được kiểm tra kết thúc môn học, điểm kiểm tra tính là lần hai.
- Đối với người học nghề có thời gian không tham gia rèn luyện kỹ năng thực hành dưới 15% số giờ quy định của  môn học:

+ Nếu nghỉ học có lý do chính đáng  thì được học bù đủ số giờ trong kỳ hè của nhà trường và được kiểm tra kết thúc môn học, điểm kiểm tra tính là lần một.
+ Nếu nghỉ học không lý do chính đáng  thì được học bù đủ số giờ trong kỳ hè của nhà trường và được kiểm tra kết thúc môn học, điểm kiểm tra tính là lần hai.
Kỳ cuối khoá sẽ tổ chức học bổ sung kiến thức cho người học nghề  đã nêu trong điểm b này trong kỳ thi phụ trước khi thi tốt nghiệp.
Trưởng khoa, trưởng bộ môn bố trí giáo viên phụ đạo, kiểm tra bổ sung để người học nghề đáp ứng được các điều kiện trên.
c) Người học phải đăng ký học lại môn học, mô-đun  với các khoá học sau trong các trường hợp sau đây:
- Có số giờ nghỉ học lý thuyết của môn học hoặc mô - đun ( 30% số giờ qui định.
- Có số giờ nghỉ học thực hành của môn học hoặc mô - đun ( 15% số giờ qui định.
- Không tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kỳ.
- Điểm trung bình cộng các bài kiểm tra định kỳ < 5,0.
2.2. Tổ chức kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun
a) Kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun được thực hiện cho tất cả các môn học, mô-đun trong chương trình dạy nghề.
Điểm kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun theo thang điểm 10, được tính tròn đến một chữ số thập phân, có hệ số 3 trong điểm tổng kết môn học, mô-đun.
Môn học có cả lý thuyết và thực hành thì phải kiểm tra cả phần lý thuyết và phần thực hành; tổng số điểm của hai phần là 10 điểm.
b) Kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun được tổ chức hai lần:
- Lần kiểm tra thứ nhất được thực hiện đối với những người học nghề có đủ điều kiện dự kiểm tra kết thúc môn học, mô - đun.
- Lần kiểm tra thứ hai dành cho:

+ Người học nghề có điểm kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun lần thứ nhất dưới 5,0 điểm;
+ Người học nghề sau khi học bổ sung kiến thức đáp ứng đủ điều kiện được dự kỉêm tra và người học nghề có đủ điều kiện dự kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun lần thứ nhất nhưng chưa tham dự kiểm tra. 
Thời điểm tổ chức kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun lần hai cách thời điểm kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun lần thứ nhất tối thiểu là 2 tuần và được ghi trong kế hoạch của nhà trường.
Đối với người học nghề không tham dự kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun lần thứ nhất, có lý do chính đáng, nếu khi tham dự kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun lần thứ hai có kết quả dưới 5,0 điểm thì được đăng ký kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun bổ sung một lần nữa khi nhà trường có tổ chức kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun đó tại kỳ kiểm tra khác.
Đối với người học nghề không tham dự kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun lần thứ nhất, không có lý do chính đáng phải nhận điểm không (0) và chỉ được phép kiểm tra một lần trong lần kiểm tra thứ hai.
c) Hình thức kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun được thực hiện theo các hình thức: viết, vấn đáp, thực hành kỹ năng tay nghề, trắc nghiệm hoặc kết hợp giữa các hình thức trên.
Hình thức kiểm tra được qui định trong chương trình đào tạo đã được nhà trường phê duyệt. Trong trường hợp cần thiết có sự thay đổi hình thức thi, bộ môn phải đề nghị bằng văn bản, được sự đồng ý của khoa và phòng Đào tạo trước khi thi ít nhất 1 tuần.
đ) Thời gian kiểm tra qui định như sau: 


- Kiểm tra viết: 

+ Môn học có số giờ:  T ( 30, thời gian kiểm tra 60 phút.
+ Môn học có số giờ: 30 < T ( 60 thời gian kiểm tra 90 phút.

+ Môn học có số giờ: T > 60, thời gian kiểm tra 120 phút.

- Kiểm tra vấn đáp: thời gian chuẩn bị 40 phút/1 HS, thời gian trả lời  20 phút/1HS.


- Kiểm tra trắc nghiệm:

 + Môn học có số giờ ( 60, thời gian kiểm tra 60 phút.
+ Môn học  có số giờ > 60, thời gian kiểm tra 90  phút
- Kiểm tra thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp có thời gian thực hiện từ 4-5 giờ. 
e) Thực hiện kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun:

- Kế hoạch kiểm tra kết thúc môn học lý thuyết, phần lý thuyết của mô-đun do phòng Đào tạo xây dựng và được thể hiện trong biểu đồ kế hoạch giảng dạy của nhà trường.
 Thời gian dành cho ôn thi phần lý thuyết mỗi môn học tỷ lệ thuận với  số giờ học và đ​ược tính ít nhất nửa ngày cho 15 giờ lý thuyết.
 Các môn học chỉ có thực hành, phần thực hành của mô-đun được tổ chức kiểm tra vào buổi học cuối cùng của môn học đó.

- Việc ra đề thi: có thể dùng ngân hàng đề thi, có thể do các giảng viên trực tiếp giảng dạy ra đề (mỗi giảng viên ra 2 đề) hoặc do bộ môn chỉ định giảng viên ra đề. Đề thi sau khi được trưởng bộ môn ký duyệt được niêm phong và gửi về  khoa ít nhất trước 48 giờ trước khi thi (không tính ngày nghỉ).

- Trưởng bộ môn chỉ định giáo viên chấm bài kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun. 
- Việc chấm kiểm tra kết thúc môn học theo hình thức viết, trắc nghiệm do 2 giáo viên đảm nhiệm. Điểm kiểm tra được công bố chậm nhất sau một tuần kể từ ngày kiểm tra.

Kiểm tra vấn đáp do hai giáo viên thực hiện (hỏi thi 1 học sinh phải có 2 giáo viên). Điểm kiểm tra phải công bố sau mỗi buổi kiểm tra. 

Sau khi chấm bài giáo viên vào điểm theo mẫu số 3a hoặc 3b. Giáo vụ khoa khớp phách  theo mẫu số 4 (nếu thi viết, thi trắc nghiệm), giáo viên  tính điểm tông kết  môn học theo mẫu số 5.
- Bảng điểm kiểm tra kết thúc môn học và điểm tổng kết môn học được làm thành 3 bản: lưu bộ môn, gửi về văn phòng khoa chậm nhất 10 ngày, về  phòng Đào tạo chậm nhất 12 ngày  sau ngày thi  kết thúc môn học.
Đề kiểm tra, đáp án và thang điểm chấm kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun do trưởng bộ môn tổ chức biên soạn và phê duyệt. 
g) Người học nghề sau hai lần kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun mà vẫn có điểm kiểm tra dưới 5,0 điểm phải học lại môn học, mô-đun đó với các khoá học sau.  
2.3. Điểm tổng kết môn học, mô-đun

a) Điểm tổng kết môn học, mô-đun của người học nghề được tính theo công thức sau: 
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Trong đó:


- ĐTKM: 
Điểm tổng kết môn học, mô-đun

- Đi ĐK:
Điểm kiểm tra định kỳ môn học, mô-đun lần i

- n:  

Số lần kiểm tra định kỳ.

- Đ KT :       Điểm kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun. Đối với người học nghề phải dự kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun hai lần thì điểm được tính là điểm cao nhất của hai lần kiểm tra. 

b) Điểm tổng kết môn học, mô-đun được tính tròn đến một chữ số thập phân.
c. thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp
1. Điều kiện dự thi tốt nghiệp 

Người học nghề được dự thi tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có kết quả học tập môn học, mô-đun đáp ứng được điều kiện sau:

- Điểm tổng kết môn chính trị từ 5,0 điểm trở lên đối với người dự thi môn chính trị;

- Điểm tổng kết các môn học, mô-đun đào tạo nghề đạt từ 5,0 điểm trở lên đối với người dự thi kiến thức, kỹ năng nghề.
2. Không trong thời gian đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại thời điểm tổ chức thi.
2. Đối tượng dự thi tốt nghiệp

2.1. Đối tượng được dự thi tốt nghiệp bao gồm:

a) Người học nghề có đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp theo quy định tại mục 1;

b) Người học nghề các khoá trước có đủ điều kiện được dự thi tốt nghiệp  theo quy định tại mục 1 nhưng chưa tham dự  thi hoặc thi trượt tốt nghiệp, có đơn xin dự thi và được Hiệu trưởng quyết định cho phép tham dự  thi tốt nghiệp theo các nội dung chưa thi tốt nghiệp hoặc thi trượt tốt nghiệp (nội dung kiến thức theo kỳ thi hiện tại).
c) Người học nghề các khoá trước không đủ điều kiện được dự thi tốt nghiệp  theo quy định, đã tham gia học tập và rèn luyện hoàn thiện các điều kiện còn thiếu, có đơn xin dự thi tốt nghiệp và được Hiệu trưởng quyết định cho phép tham dự  thi tốt nghiệp (nội dung kiến thức theo kỳ thi hiện tại).

2.2. Danh sách các đối tượng dự thi tốt nghiệp phải được Hiệu trưởng phê duyệt và công bố công khai trước ngày bắt đầu tiến hành thi tốt nghiệp tối thiểu 15 ngày. 
3. Tổ chức thi tốt nghiệp 

3.1. Thi môn chính trị
Thi môn chính trị được tổ chức theo hình thức thi viết tự luận với thời gian 120 phút hoặc thi trắc nghiệm với thời gian 60 phút.
3.2. Thi kiến thức, kỹ năng nghề
a) Thi kiến thức, kỹ năng nghề gồm thi lý thuyết nghề và thi thực hành nghề. 
- Thi lý thuyết nghề được tổ chức theo hình thức thi viết (tự luận, trắc nghiệm) hoặc thi vấn đáp . Thời gian thi qui định như sau :

+ Thi viết :120 phút ;

+ Thi trắc nghiệm : 60 phút ;

+ Thi vấn đáp : 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời cho 1 thí sinh. 
- Thi thực hành nghề được tổ chức theo hình thức thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm hoặc dịch vụ. Thời gian thi thực hành cho một đề thi từ 1 đến 3 ngày và không quá 8 giờ/ngày. 

b) Thi kiến thức, kỹ năng nghề được tổ chức sau khi kết thúc chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng, chương trình dạy nghề trình độ trung cấp.
c) Kế hoạch thi kiến thức, kỹ năng nghề do hiệu trưởng quyết định và phải được thông báo cho người học nghề biết trước 30 ngày trước khi tiến hành tổ chức thi.
3.3. Các bài thi tốt nghiệp của người học nghề theo hình thức thi viết phải được rọc phách trước khi chấm. Thi vấn đáp và thi thực hành phải có mẫu phiếu chấm thi thống nhất phù hợp với từng hình thức thi.
4. Chấm thi tốt nghiệp 
4.1. Mỗi bài thi tốt nghiệp phải được hai thành viên ban chấm thi tốt nghiệp phân công đánh giá và thống nhất điểm. Nếu hai thành viên không thống nhất được điểm phải báo cáo trưởng môn chấm thi tốt nghiệp xem xét quyết định. 
4.2. Điểm chấm thi tốt nghiệp phải được công bố công khai chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày thi thi tốt nghiệp. 
5. Công nhận tốt nghiệp cho người học nghề trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp

5.1. Người học nghề trình độ cao đẳng và trình độ trung cấp hệ tuyển sinh trung học phổ thông sẽ được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện:


a) Kết quả thi tốt nghiệp môn chính trị đạt từ 5,0 điểm trở lên;


b) Kết quả thi tốt nghiệp kiến thức, kỹ năng nghề đều đạt từ 5,0 điểm trở lên.

5.2. Người học nghề không đủ điều kiện để công nhận tốt nghiệp được phép thi lại tốt nghiệp và được bảo lưu kết quả các điểm thi tốt nghiệp đã đạt yêu cầu trong thời gian 4 năm kể từ ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp của lần thi thứ nhất để xét công nhận tốt nghiệp. Trước khi thi lại tốt nghiệp học sinh phải nộp đơn xin thi lại tốt nghiệp có xác nhận không vi phạm pháp luật của chính quyền địa phương (hoặc cơ quan công tác) về phòng Đào tạo. Nếu học sinh không nộp đơn xin thi lại tốt nghiệp theo qui định hoặc không có nhu cầu tham dự kỳ thi tốt nghiệp sẽ được hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá học.

5.3. Hiệu trưởng ra quyết định công nhận tốt nghiệp, công bố công khai với người học nghề và báo cáo danh sách người học nghề được công nhận tốt nghiệp và không được công nhận tốt nghiệp lên cơ quan quản lý trực tiếp trường  và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đóng chậm nhất là 30 ngày sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp.
6. Điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp 

6.1. Điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp được sử dụng để xếp loại tốt nghiệp và được tính theo công thức sau:

	                          ĐTN =
	         3.ĐTB + 2.ĐTNTH + ĐTNLT
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Trong đó:


ĐTN: 
Điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp

ĐTB: Điểm trung bình chung toàn khoá học được xác định ở mục 6.2
ĐTNTH: Điểm thi thực hành nghề

ĐTNLT: Điểm thi lý thuyết nghề
Điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp được tính đến một số thập phân.
6.2.  Công thức tính điểm trung bình chung toàn khoá học, năm học, kỳ học:

	

	                  n                                  

	
	         ( ai. Đi TKM  

	                     ĐTB  =       
	                 i=1                             

	
	                  n                                  

	
	         ( ai. 

	
	                 i=1                             



Trong đó:


ĐTB: là điểm trung bình chung toàn khoá học

ai: Hệ số môn học, mô-đun đào tạo nghề thứ i. Hệ số môn học được xác định như sau:


- Đối với môn học lý thuyết thì lấy số giờ học lý thuyết của môn học đó chia cho 15 và quy tròn về số nguyên.

- Đối với môn học thực hành thì lấy số giờ thực hành của mô-đun đó chia cho 30 và quy tròn về số nguyên.

- Đối với mô-đun tích hợp cả lý thuyết và thực hành thì hệ số mô-đun là tổng của thương hai phép chia tính theo cách tính trên..

ĐiTKM : Điểm tổng kết môn học, mô-đun đào tạo nghề thứ i.

n: Số lượng các môn học, mô-đun đào tạo nghề.

 Điểm trung bình chung toàn khoá học, năm học, kỳ học  được tính đến một chữ số thập phân. 

c) Điểm tổng kết các môn học giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, chính trị không tính vào điểm trung bình chung toàn khoá học, năm học, kỳ học. 
7. Xếp loại tốt nghiệp

1. Việc xếp loại tốt nghiệp căn cứ vào điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp.

2. Các mức xếp loại tốt nghiệp được quy định như sau: 


a) Loại xuất sắc có điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp từ 9,0 đến 10;


b) Loại giỏi có điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp từ 8,0 đến dưới 9,0;


c) Loại khá có điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp từ 7,0 đến dưới 8,0;


d) Loại trung bình khá có điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp từ 6,0 đến dưới 7,0;


đ) Loại trung bình có điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp từ 5,0 đến dưới 6,0.

3. Mức xếp loại tốt nghiệp được ghi vào bằng tốt nghiệp và bảng tổng hợp kết quả học tập của người học nghề.


D. Hướng dẫn thực hiện
1. Những qui định trên đây được thực hiện từ học kỳ I, năm học 2007-2008.

2. Học sinh khoá 12, 13 xử lý kết quả học tập như sau: 


- Điểm tổng kết môn học: giữ nguyên kết quả theo cách tính của “Qui chế 448”.

- Điểm trung bình chung học kỳ, năm học, khoá học được tính lại theo “Qui chế 14”.

- Điểm tổng kết môn học đối với học sinh học lại, học bù, thi  ở học kỳ hè năm học 2006-2007 tính theo “Qui chế 448”.

- Điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp, xếp hạng tốt nghiệp thực hiện theo “Qui chế 14”.

- Từ khoá 13 không xét lưu ban lên lớp.
3. Những học sinh từ khóa 11 trở về trước thuộc diện thi lại tốt nghiệp: giữ nguyên điểm trung bình học tập toàn khoá; các điểm thi tốt nghiệp đã đạt yêu cầu được bảo lưu trong 4 năm;  điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp , việc xếp hạng tốt nghiệp thực hiện theo “Qui chế 14”.
4. Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh, các đơn vị, giáo viên phản ánh qua phòng Đào tạo, trình Ban Giám hiệu xem xét, quyết định.
	Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;
- Các khoa, phòng, TT, bộ môn trực thuộc;
- Bộ môn thuộc khoa (mỗi bộ môn 3 bộ); 

- P. Đào tạo (10 bộ);
- Lưu VT.
	Hiệu trưởng
Phan Sỹ Nghĩa

(Đã ký)


Phụ lục

I-Qui trình đánh giá môn học

	TT
	Công việc
	Mẫu
	Ghi chú

	1
	Giảng viên tổ chức kiểm tra  định kỳ.
	
	

	2
	Giảng viên gửi giấy báo điểm kiểm tra  định kỳ ; danh sách học sinh không đủ điều kiện kiểm tra kết thúc môn học về bộ môn và giáo vụ khoa 
	Mẫu số 1, 2
	Trước khi kiểm tra kết thúc môn học 3 ngày

	3
	Giảng viên gửi đề kiểm tra (có phê duyệt của Tr. Bộ môn) về giáo vụ khoa.
	Mẫu số 8
	Trước khi kiểm tra 48 giờ

	4
	Tổ chức  kiểm tra 
	Mẫu số 6,7
	Theo kế hoạch

	5
	Giảng viên coi thi nộp bài thi về giáo vụ khoa.
	
	Ngay sau khi kiểm tra xong.

	6
	Giáo vụ khoa gieo phách trên máy, in mẫu số 3, rọc phách, niêm phong đầu phách và bản đối chiếu số báo danh - số phách.
	Mẫu 3a
	Tr.khoa ký niêm phong.  Chỉ khi có ý kiến của trưởng khoa mới được mở.

	7
	Giáo vụ khoa gửi bài kiểm tra và mẫu số 3a cho giảng viên chấm
	
	

	8
	Bộ môn, giảng viên tổ chức chấm bài: chấm theo đáp án, ghi điểm các ý của từng câu trên bài kiểm tra, làm tròn theo qui định, ký trên tất cả các tờ giấy kiểm tra. 
	
	

	9
	Giảng viên nộp phiếu báo điểm (mẫu số3) về giáo vụ khoa
	Mẫu số 3a, 3b
	Chậm nhất 7 ngày sau khi kiểm tra.

	10
	Giáo vụ khoa vào điểm theo mẫu số 4 và gửi cho giảng viên.
	Mẫu số 4
	

	11
	Giảng viên tổng hợp điểm tổng kết môn học gửi về bộ môn, giáo vụ khoa.
	Mẫu số 5
	Chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày kiểm tra

	12
	Giáo vụ khoa gửi mẫu số 5 về phòng Đào tạo, cho các khoa liên quan, cho lớp.
	Mẫu số 5 
	Chậm nhất sau 12 ngày kể từ ngày kiểm tra

	13
	Giáo vụ khoa lập danh sách học sinh phải học lại, học bù, kiểm tra lại gửi cho phòng Đào tạo, phòng TC-KT.
	Mẫu số 11, 12
	Chậm nhất sau 15 ngày, sau khi kết thúc học kỳ.

	14
	Giáo vụ khoa lập danh sách học sinh phải học lại môn học với khóa sau gửi cho phòng Đào tạo, phòng TC-KT.
	Mẫu số 13
	Chậm nhất sau 30 ngày, sau khi kết thúc học kỳ.


II- Các mẫu biểu

1-Danh sách học sinh không đủ điều kiện dự  kiểm tra kết thúc môn học-mẫu số 1

2-Phiếu báo điểm kiểm tra  định kỳ- mẫu số 2.

3-Phiếu báo điểm kiểm tra kết thúc môn học  – mẫu số 3.

4- Phiếu vào điểm kiểm tra kết thúc môn học  – mẫu số 4.

5-Phiếu báo điểm tổng kết môn học – mẫu số 5.

6-Biên bản  kiểm tra – mẫu số 6.

7-Danh sách  kiểm tra – mẫu số 7.

8-Mẫu đề kiểm tra – mẫu số 8.

9- Mẫu đáp án – mẫu số 9.

10- Sổ giao, nhận bài kiểm tra – mẫu số 10.

11- Danh sách học sinh học bù, học lại - mẫu số 11.

12- Danh sách học sinh kiểm tra lại - mẫu số 12.

13- Danh sách học sinh học lạọcmon học với khoa sau - mẫu số 13.

Khoa…………..                                                                         (Mẫu số 1)

Bộ môn………..

danh sách

học sinh không đủ điều kiện  kiểm tra kết thúc môn học

Học kỳ……  năm học 200…  – 200…
Tên môn học :………………………………… , Hệ số :……( …giờ).

Lớp: ……………………................……………………………………

Giảng viên: ……………………………………………………………

	TT
	MÃ HS
	Họ và tên
	Lý do
	Ghi chú

	
	
	
	Số giờ học còn thiếu
	Số bài KT định kỳ
chưa đủ
	Điểm TB cộng KT định lú 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Trưởng bộ môn ………
(ký, ghi rõ họ tên)
	Nam Định, ngày …. tháng …. năm 200…

Giảng viên, giáo viên
(ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú : cột lý do ghi rõ vắng bao nhiêu giờ, có phép hay không, bài kiểm tra chương nào không đạt yêu cầu.
Khoa…………..                                                                          (Mẫu số 2)

Bộ môn………..

Phiếu báo điểm kiểm tra định kỳ

Học kỳ……  năm học 200…  – 200…
Tên môn học :………………………………… , Hệ số :……( …giờ).

Lớp: ……………………................……………………………………

Giảng viên: ……………………………………………………………

	TT
	MÃ HS
	Họ và tên
	Điểm kiểm tra

§K-1
	Điểm kiểm tra

§K- 2
	Điểm kiểm tra

§K...
	TB cộng

KT định kỳ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Trưởng bộ môn ………
(ký, ghi rõ họ tên)
	Nam Định, ngày …. tháng …. năm 200…

Giảng viên, giáo viên
(ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:     Khi có sự sửa chữa, GV phải ghi điểm bằng cả sốvà chữ và ký cạnh điểm sửa.

Khoa…………..            (Mẫu số 3a, dùng cho kiểm tra viết, trắc nghiệm)

Bộ môn………..

Phiếu báo điểm

kiểm tra  kết thúc  môn học

Học kỳ……  năm học 200…  – 200…
(Kiểm tra lần ….)

Tên môn học:………………………………, Hệ số:……( …giờ).

Lớp: …………………………, ngày kiểm tra…………………………....
Giảng viên chấm kiểm tra: …………………………………………….....



            ………………………………………..............
	TT
	Số phách
	Điểm
	Ghi chú

	
	
	Bằng số
	Bằng chữ
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	Nam Định, ngày …. tháng …. năm 200…



	Trưởng bộ môn ………
(ký, ghi rõ họ tên)
	GV chấm 
kiểm tra số 2

(ký, ghi rõ họ tên)
	GV chấm 
kiểm tra số 1

(ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 

- Mẫu này chỉ được cấp 1 lần.


- Các CBGD vào điểm bằng tay trên mẫu này, khi có sự nhầm lẫn cần sửa điểm không được dùng bút xoá, cần gạch điểm cũ, viết điểm mới (bằng cả số và chữ)  và ký cạnh điểm sửa.


- Chỉ giảng viên chấm kiểm tra số 1 mới được sửa điểm. Nếu sửa sau khi Trưởng bộ môn ký phải có sự đồng ý của Trưởng bộ môn.

Khoa…………..                          (Mẫu số 3b, dùng cho kiểm tra vấn đáp)

Bộ môn………..

Phiếu báo điểm

kiểm tra  kết thúc  môn học

Học kỳ……  năm học 200…  – 200…
(Kiểm tra lần ….)

Tên môn học :………………………………… , Hệ số :……( …giờ).

Lớp: ……………………………,  ngày kiểm tra …………………………
Giảng viên chấm kiểm tra: ………………………………………………...



             ………………………………………………...
	TT
	MÃ HS
	Họ, tên
	Điểm
	Ghi chú

	
	
	
	Bằng số
	Bằng chữ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Nam Định, ngày …. tháng …. năm 200…



	Trưởng bộ môn ………
(ký, ghi rõ họ tên)
	Giảng viên chấm kiểm tra số 2

(ký, ghi rõ họ tên)
	Giảng viên chấm kiểm tra số 1

(ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 


- CBGD vào điểm bằng tay trên mẫu này, khi có sự nhầm lẫn cần sửa điểm không được dùng bút xoá, cần gạch điểm cũ, viết điểm mới và ký cạnh điểm sửa.


- Chỉ giảng viên chấm kiểm tra số 1 mới được sửa điểm. Nếu sửa sau khi Trưởng bộ môn ký phải có sự đồng ý của Trưởng bộ môn.

Khoa…………..                                                                          (Mẫu số 4)

Phiếu vào điểm

kiểm tra kết thúc  môn học

Học kỳ……  năm học 200… –  200…
(Kiểm tra lần ….)

Tên môn học :………………………………… , Hệ số :……( …giờ).

Lớp: …………………………………,   ngày kiểm tra ………………
Giảng viên chấm kiểm tra: ……………………………………………



             …………………………………………...

	TT
	MÃ HS
	Họ, tên
	Số phách
	Điểm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trưởng khoa

(ký, ghi rõ họ tên)
	Nam Định, ngày …. tháng …. năm 200…

Giáo vụ khoa

(ký, ghi rõ họ tên)


Khoa…………..                                                                  (Mẫu số 5)
Bộ môn………..

Phiếu báo điểm

tổng kết môn học

Học kỳ……,  năm học 200…  – 200…
(Kiểm tra lần ….)

Tên môn học :………………………………… , Hệ số :……( …giờ).

Lớp: ……………………………………………………………………

Giảng viên: ……………………………………………………………


[image: image1.emf]TT Mã HS Họ và tên Điểm KT Điểm Ghi

Bài 1 Bài 2 Bài .. kết thúc T. kết chú

môn  học môn học

Điểm KT định kỳ


	Trưởng khoa

(ký, ghi rõ họ tên
	Trưởng bộ môn

(ký, ghi rõ họ tên)
	Nam Định, ngày …. tháng …. năm 200…
Giảng viên, giáo viên
(ký, ghi rõ họ tên)

	
	
	


(Mẫu số 6)
	Trường ĐHSPKT Nam Định

Khoa (bộ môn) .............
	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Biên bản kiểm tra kết thúc môn học

Học kỳ ....... năm học 200... - 200...

Môn kiểm tra : ........................................., Lớp : .........................................
Tại phòng  : ............... Thời gian  :  ........ từ ...... đến ....... ngày ......./....../ 200....

Họ và tên GV coi kiểm tra : 


1. ..................................................................................................................  

2. ..................................................................................................................
Tổng số HSSV theo danh sách : ......................... số HS dự kiểm tra : ...................

Họ và tên HSSV vắng mặt : .............., có lý do ........, không có lý do    ................

Họ và tên HSSV  phạm quy (theo biên bản) :

Hình thức xử lý : 

Tóm tắt tình hình kiểm tra : 





          Nam Định, ngày ........ tháng ........ năm 200.....

	                       T/M lớp
	T/M cán bộ coi  kiểm tra


Khoa.......                                                                                            (Mẫu số 7a)
danh sách kiểm tra kết thúc môn học

học kỳ ........năm học 200...-200...

Lớp ....................

Tên môn học:.....................................................      Hệ số: .......(...... giờ)
Ngày kiểm tra:............................................................        Phòng : .....................
Cán bộ coi kiểm tra:    ...........................................................................................
                                    ...........................................................................................
	TT
	MÃ HS
	Họ, tên
	Số tờ
	SV ký
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Cán bộ coi kiểm tra số 2

(ký, ghi rõ họ tên)
	Cán bộ coi kiểm tra số 1

(ký, ghi rõ họ tên)


Khoa.......                                                                                            (Mẫu số 7b)
danh sách kiểm tra định kỳ 

học kỳ ….....năm học 200…-200…
Lớp ….................
Tên môn học:…..................................................      Hệ số: …....(…... giờ)
Ngày kiểm tra:….........................................................        Phòng : …..................

Cán bộ coi kiểm tra:    …........................................................................................

                                    ...........................................................................................

	TT
	MÃ HS
	Họ, tên
	Số tờ
	HS ký
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Cán bộ coi kiểm tra 
(ký, ghi rõ họ tên)


Khoa.................                                                                                  (Mẫu số 8)
Bộ môn.............
.

Đề kiểm tra kết thúc môn học

Học kỳ ........, năm học 200...- 200...

(đề số …)
Tên môn học: ..............................................,             Hệ số: ..........(.......giờ).
Thời gian kiểm tra: ...........phút.

Trình độ đào tạo:...............................................................................................
Câu 1(.... ®): 


......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Câu 2(.... ®): 


.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Câu .... (.... ®): 


.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
	
	Nam Định, ngày ..... tháng.... năm 200...

	Trưởng bộ môn

(ký, ghi rõ họ tên)
	G. viên ra đề

(ký, ghi rõ họ tên)


Khoa.................                                                                                              (Mẫu số 9)
Bộ môn.............
.

Đáp án

 kiểm tra  kết thúc môn học

Học kỳ ........, năm học 200...- 200...

(đề ....)
Tên môn học: ..............................................,          Hệ số: ..........(......giờ).
Thời gian kiểm tra: ....... phút.

Trình độ đào tạo:....................................................................................................
	Câu 1
	(2 điểm)

	0,5 ®
	...............

	
	

	
	

	
	

	1,0đ
	............

	
	

	
	

	
	

	0,5 ®
	.............

	
	

	
	

	
	

	
	

	Câu 2
	(1,5 điểm)

	.......
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


                                                                Nam Định, ngày .... tháng .... năm 200…
	Trưởng bộ môn

(ký, ghi rõ họ tên)
	Người biên soạn đáp án

(ký, ghi rõ họ tên)

	
	


                                                                                                        (Mẫu số 10)
Sổ giao bài kiểm tra kết thúc môn học cho giảng viên
(dùng cho giáo vụ khoa)

	Ngày, tháng
	Môn kiểm tra
	Lớp
	Số bài
	Số tờ
	Người nhận

(ký, họ tên)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Sổ nhận bài kiểm tra kết thúc môn học
(dùng cho giáo vụ khoa)

	Ngày, tháng
	Môn kiểm tra
	Lớp
	Số bài
	Số tờ
	Phiếu báo điểm
	Người giao

(ký, ghi rõ 
họ tên)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Khoa.................                                                                                              (Mẫu số 11)

.

Danh sách học sinh  Học lại , học bù

 học kỳ …,  Năm học 200…  - 200….   

	TT
	MÃ HS
	Họ, tên
	Lớp
	Môn học
	Số giờ
phải học
	Số tiền
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Nam Định, ngày …..tháng ….năm 200…

	Trưởng khoa
	Người lập biểu


Khoa.................                                                                                              (Mẫu số 12)

.

Danh sách học Sinh kiểm tra lại 

 học kỳ…,  Năm học 200…  - 200….   

	TT
	MÃ HS
	Họ, tên
	Lớp
	Môn kiểm tra
	Số tiền
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	Nam Định, ngày …..tháng ….năm 200…

	Trưởng khoa
	Người lập biểu


Khoa.................                                                                                              (Mẫu số 13)

.

Danh sách học Sinh  học lại  môn học với  khóa sau 

 học kỳ…,  Năm học 200…  - 200….   

Lớp …………………..

	TT
	MÃ HS
	Họ, tên
	Môn học
	Số 

giờ
	Lý do học lại
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	Nam Định, ngày …..tháng ….năm 200…

	Trưởng khoa
	Người lập biểu


Phiếu đánh giá kỹ năng thực hành nghề

	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số
	Nội dung tiêu chí

	
	
	TT

cơ bản
	TT

nâng 
cao
	TT tèt nghiªp

( TT sản xuất)
	

	
	Kỹ thuật
 (chất lượng của kết quả luyện tập)
	2,0
	3,0
	4,0
	-
-

-

-



	
	Kỹ năng
(chất lượng thao động tác)
	3,0
	2,0
	2,0
	- Các thao động tác, cử động luyện tập
- Quá trình công nghệ

- Lựa chọn, phôi, vật tư, linh kiện, dụng cụ, công cụ.

- Vận dụng các phương pháp công nghệ mới.

- Cách sử dụng và vận hành máy móc, thiết bị, công cụ…

- Thực hiện các qui định về an toàn



	
	Thời gian
   (năng suất)
	1,0
	1,0
	1,0
	Thời gian hoàn thành sản phẩm
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